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TOM TAT

Zeolit ngay cang dwoc str dung nhiéu trong cac linh viee (rng dung khac nhau nhw céng nghiép,
néng nghiép, bao vé méi trwéng va tham chi y hoc. Trong nghién ctru nay, ching téi khao sat kha
ning hap phu cha zeolit NaX vé&i kim loai chi, kém nham tach loai va thu héi cac kim loai trong cac
ngudn nwéc bi 6 nhiém. Cac két qua cho thdy, zeolit NaX cé kha niang hap phu nhanh, th&i gian dat
can bang hap phu khoang 15 phut, kha nang hap phu cwc dai véi ion chi khoang 29,12 mg/g, v&i kém
khoang 16,13 mg/g.

Tir khéa: Hap phu, Pb, trao déi cation, zeolit, Zn.

SUMMARY

Zeolites have been increasingly applied in many different application areas such as industry,
agriculture, environmental protection and medicine. In this study, we examined adsorption capacity of
zeolite NaX with zinc and lead in order to separate these metals from contaminated water sources. The
results show that zeolites NaX has fast adsorption capacity, short time to reach equilibrium adsorption

(15 minutes) and the adsorption maximum about 29.12 mg/g for lead and 16.13 mg/g for zinc.

Key words: Adsorption, cation exchange, lead, zeolite, Zinc.

1. DAT VAN DE

Mbi truong 14 mot nhan t& anh hudng
quyét dinh dén su ton tai va phat trién caa
loai ngudi. Trong nhiing thap ky gan day,
tinh trang 6 nhiém nudc tré thanh van dé rat
dude quan tAm cta nhiéu ngudi, nhiéu td
chiic trén thé giéi. Theo Lester (1987), hién
nay theo udc tinh khoang 2/3 dan s6 trén thé
gi6i khong dudge st dung nudc sach vi 97%
lugng nuéc trén trai dat 1a nude bién va mot
phén 16n nuéc ngot khong khai thac duge do
déng bang 6 hai cuc ctua trai dat, do vay con
nguodi séng nhd vao cac ngudén nude ti song,
sudi, ao, hé va nudc ngadm. Tuy nhién, cac
ngudn nudc tu nhién thuodng bi 6 nhiém béi
cac kim loal ning va cac chiat vo co khac.

Mot méat do déc tinh dia chat cia ngudén
nuée, mit khac do cac hoat dong san xuit
cua con ngudi nhu: khai thac md, san xuit
hoa chat, cong nghé ma dién va cic qua
trinh st dung kim loai. Néu ham lugng cac
kim loai nhé thi ching c6 tac dung tét cho
sinh trudng va phat trién cta dong vat, thuc
vat. Nhung néu cac kim loai c6 ham luong
cao sé anh huéng khong tot dén cac loai thuc
vat, dong vat va con ngudi. Mot s6 kim loai
gay doc hai nhu: Hg, Cu, Zn, Cd, As, Cr, Zn...
Mot s6 anion giy doc hai: PO,*, SO,*, NO,,
NO,, CO,*, S%... Ching x4m nhap vao
nguén nuéc do rua troi, do cac hoat dong
sinh hoat, san xu4t va anh hudng truc tiép
dén stic khoé con nguoi. Vi vay, viéc bdo vé
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(ng dung zeolit dé tach chi va k&m trong cac nguén nuwéc bi 6 nhiém

moi trudng dam bao phét trién bén viing 1a
nhiém vu hang dau ctiia méi quoc gia.

O Viét Nam hién nay, su phat trién cla
x4 hoi, kinh té& kéo theo hang loat cic van dé
vé 6 nhiém moi truong do cac loai chat thai
sinh hoat va san xuit, dic biét 14 cac chat
thai céng nghiép. Do vay, viéc nghién ctiu
tach loai cac kim loail néng trong nudc co §
nghia hét stic quan trong.

Theo Julia Ayala (1998), Woolard
(2000), Keka Ojha (2004) va Sucheckil
(2004), c6 rat nhiéu phuong phap xu ly cac
kim loail ning trong nudc nhu: Phuong phap
két tta, phuong phap trao déi ion, phuong
phap thdm th&u ngudc, phuong phap déng tu
va keo tu, phuong phap hip phu... Dic biét,
phuong phap hap phu st dung zeolit — 1a
mot loai vat liéu c6 kha ning hap phu 16n,
bén va an toan véi méi truong. Muc dich ctia
nghién ctu nay nham khao sat kha ning
h&p phu ctia vat lieu NaX diéu ché duge dé
xti Iy 6 nhiém, déng thoi tach va thu hdi cac
kim loai trong cac ngudén nuéc bi 6 nhiém
g6p phan giam thiéu tinh trang 6 nhiém méi
trudng do kim loai néng.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN CUU

Bang phuong phap hip phu tinh, tién
hanh khéo sat kha ning hap phu va giai hap
cua vat liéu zeolit NaX (Tran Thi Nhu Mai
va Nguyén Thi Héng Hanh, 2008 da tong
hop) vé6i chi va kém theo thoi gian. Thdi gian
dat can bang hap phu dugc xac dinh bing
cach 14y 100 ml dung dich Pb* nong d6 xac
dinh va 0,5 g zeolit, lic déu trong cac khoang
thoi gian: 5, 10, 15, 20, 30, 60 phut. Loc 1ay
dung dich, phin tich ham lugng kim loai
bing phuong phap phén tich phé AAS. Kha
ning hap phu cuc dai cua zeolit duge xac
dinh: Lay 100 ml dung dich chi ¢6 noéng do
khac nhau va 0,5 g zeolit, 1ic déu trong thoi
gian 15 phut. Két qua dugc mé hinh bing
duong hap phu ding nhiét Langmuir.
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Khao sat kha ning tach loai va thu hoi
chi bang phuong phap giai hdp phu dong
trén cot. Nghién ctu bude ddu ap dung dé
khio sit miu nuéc nhiém kim loai ning
trong phong thi nghiém. Phuong phap dugc
tién hanh nhu sau: Cho dung dich Pb* chay
qua cdt hap phu véi téc d6 2 ml/phit. Sau 10
bed-volume” dung dich qua cot, 1ay 1 bed-
volume thé tich dung dich dé phan tich ham
lugng kim loai con lai. Qua trinh giai hap
bang 125 ml dung dich HNO, 1M véi toc do 2
ml/phit. Dung dich gidi hadp dugce lién tuc 14y
ra theo tiing bed-volume dé phén tich. Zeolit
sau khi giai hap dudc ria bing nudc cit cho
dén méi truong trung tinh va tién hanh lip
lai qua trinh h4p phu qua cot.

Cac khdo sat tién hanh doc lap véi ion
chi (Pb?"va kém (Zn?").

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Kha nang hidp phu Pb* Zn* theo

thoi gian

T céc s6 lidu thuc nghiém thu dudc cho
th4y zeolit c6 kha ning h&p phu tét cac ion
kim loai. Néng @6 Pb*" ban dau 1a 5,61 mg/l,
néng d6 Zn* 1a 8,16 mg/l, sau 15 phit hap
phu néng @6 chi con lai 0,10 mg/l va nong do
kém con lai khoang 0,08 mg/l. Thoi gian tiép
theo, nong d6 chi va kém hau nhu khoéng
thay d6i. Nhu vay, thoi gian dat cdn bing
khoang sau 15 phit va tdéc d6 hap phu cac
ion kim loai ctlia zeolit tuong d6i nhanh
(Hinh 1).

3.2. Sy phu thudc ctia kha nang hip phu
vao nong do
Nghién ciu da st dung phuong trinh
h&p phu ddng nhiét Langmuir dé khao sat
phu thudc gitia kha ning hap phu cia zeolit
vao nong do ion kim loai. Két qua xu 1y dude
trinh bay trén hinh 2 va hinh 3.

* Begi—volume (don vi thé tich co s0) ch{ mot lgr,(mg
thé tich dung dich co gid tri ding bang thé tich
cuia chat hap phu nhoi trong cot
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Hinh 1. Théi gian dat caAn bang hap phu cua zeolit
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Hinh 2. Su phu thuoc ctia kha ning hap phu vao néng doé chi

Phirong trinh hap phu ding nhigt Langrmuir (Zn2+)
Q= Quax.Ka.Cr(1+Ka.Cp
HE s6hdi quy: 2= 0.9837358661
Gorase = 1612658932
Ka= 05570476144
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Hinh 3. Sy phu thuéc ctia kha ning hap phu vao nong dé kém
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(ng dung zeolit dé tach chi va k&m trong cac nguén nuwéc bi 6 nhiém

M6 hinh h&p phu ding nhiét Langmuir
khé phu hgp véi két qua thi nghiém, c6 thé
st dung dé khao sat kha ning hdp phu ion
kim loai phu zeolit. Cac hé s6 héi quy ctia mo
hinh hip phu chi trén zeolit 1a 0,984; véi
kém 1a 0,989. K&t qua da cho thay zeolit cé
kh3 ning hap phu tucng d6i 16n, tai trong
hip phu cyc dai gmax = 29,12 mg/g véi chi
va gqmax = 16,13 mg/g v61 kém

3.3. Khao sat kha nang tach loai va thu
hoi kim loai bang phuong phap hap
phu dong trén cot

3.3.1. Két qud hdp phu lan 1

Cho dong chay dung dich chtia ion Pb**
néng d6 ban dau 5,61 mg/l, dung dich Zn*
néng d6 ban dau 18,43 mg/l qua coét hap phu
chiia zeolit thay rang zeolit c6 kha nang hap
phu hau nhu toan bo lugng chi va kém cé
trong mau nghién ctu. Véi 100 Bed-volume
nghién ctu, ham lugng kém, chi thu dugc 6
161 ra vAn 1a 0,00 ppm - dat tiéu chuén loai A
cho nuéc thai cong nghiép (Hinh 4).

, mgfl
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Hinh 4. K&t qua hap phulan 1

Man £E

3.3.2. Két qua giai hdap

Lugng kim loai dugc tach ra phan 1én &
2 Bed-Volume diu tién va sau 5 Bed -
Volume thi Iugng kim loai dudc tach ra gan
nhu hoan toan. Nhu vay, vat liéu zeolit c6
kha ning giai hap t6t bang dung dich HNO,,
6 thé st dung dé tach loai va thu héi cac ion
kim loai ti cAc ngudn nuéc bi 6 nhiém. Sau
giai hap bang HNO, ciu tric vat liéu hau
nhu khong thay d6i, trén gian d6 nhiéu xa
Ronghen vAn ton tai cac pha tinh thé dic
trung cho ciu tric cta zeolit NaX véi cic goc
20 =6,2; 10; 12; 15; 23; 27; 31 (Hinh 5).

MaAu zeolit sau giai h&p c6 phé nhidu xa
ronghen véi chan dudng nén thap hon c6 thé
giai thich 1a do trong qua trinh giai hép
bang HNO, thi mét s oxit kim loai tu do 6
trang thai vé dinh hinh c6é trong thanh phan
cau tric cua zeolit d& bi hoa tan theo lam
giam b6t thanh phan vo dinh hinh trong
zeolit. Nhu vay sé tao nén 16, héc tréng trong
ciu tric cua zeolit, tao diéu kién cho qua
trinh h&p phu x4y ra tét hon (Hinh 6).
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Hinh 5. K&t qua giai hap bing dung dich HNO,
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Hinh 6. Nhiéu xa Ronghen ctia zeolit ban dau va zeolit sau giai hap
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Hinh 7. Kha ning hap phu lan 2 cta zeolit NaX

Dé khao sat d6 bén caa vat liéu, tién
hanh hap phu lan 2.
3.3.3. Hdap phu lan 2

Vat lidu tai sinh van c6 kha néng hap
phu t6t kim loai chi va kém (Hinh 7). Sau
100 bed-volume nghién ctu hap phu lan 2,
lugng chi va kém thu dudgc & 161 ra ctua cot
h4p phu van 14 0,00 ppm.

4. KET LUAN

Cac két qua nghién ctiu st dung vat liéu
h&p phu zeolit dé tach loai va thu héi kim
loai chi va kém trong ngudn nuéc bi 6 nhiém
cho phép rit ra mot s6 két luan sau day:

Thdi gian dat cAn bang hap phu ctaa vat
liéu h&p phu véi ion chi va kém khoang 15
pht.

Tai trong hap phu cuc dai ctia zeolit déi
v6i Pb?* 1a gmax = 29,12 mgl/g, v6i Zn** 1a
gmax = 16,13 mg/g.

Vat liéu hap phu ché tao duge hoan toan
c6 kha nang tng dung trong viéc tach loai
cac kim loai ra khéi cdc ngudn nudc bi 6
nhiém. Ham lugng ion chi va kém trong
dung dich sau xt 1y dat tiéu chuén loai A d6i
v6i nude thai cong nghiép. Cac két qua ciling
cho thay kha ning tach loai va thu héi cao
d6i véi ion Zn?* trong dung dich. Nhu vay,
zeolit 12 vat liéu c6 kha nang hap phu tét cac
cation, kha ning tai sinh t6t, d6 bén co Iy cao

do vay c6 thé tng dung dé xu 1y cac ngudn
nuéc bi 6 nhiém.
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TÓM TẮT


Zeolit ngày càng được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau như công nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và thậm chí y học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát khả năng hấp phụ của zeolit NaX với kim loại chì, kẽm nhằm tách loại và thu hồi các kim loại trong các nguồn nước bị ô nhiễm. Các kết quả cho thấy, zeolit NaX có khả năng hấp phụ nhanh, thời gian đạt cân bằng hấp phụ khoảng 15 phút, khả năng hấp phụ cực đại với ion chì khoảng 29,12 mg/g, với kẽm khoảng 16,13 mg/g.


Từ khóa: Hấp phụ, Pb, trao đổi cation, zeolit, Zn.

SUMMARY


Zeolites have been increasingly applied in many different application areas such as industry, agriculture, environmental protection and medicine. In this study, we examined adsorption capacity of zeolite NaX with zinc and lead in order to separate these metals from contaminated water sources. The results show that zeolites NaX has fast adsorption capacity, short time to reach equilibrium adsorption (15 minutes) and the adsorption maximum about 29.12 mg/g for lead and 16.13 mg/g for zinc.


Key words: Adsorption, cation exchange, lead, zeolite, Zinc.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Môi trường là một nhân tố ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của loài người. Trong những thập kỷ gần đây, tình trạng ô nhiễm nước trở thành vấn đề rất được quan tâm của nhiều người, nhiều tổ chức trên thế giới. Theo Lester (1987), hiện nay theo ước tính khoảng 2/3 dân số trên thế giới không được sử dụng nước sạch vì 97% lượng nước trên trái đất là nước biển và một phần lớn nước ngọt không khai thác được do đóng băng ở hai cực của trái đất, do vậy con người sống nhờ vào các nguồn nước từ sông, suối, ao, hồ và nước ngầm. Tuy nhiên, các nguồn nước tự nhiên thường bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng và các chất vô cơ khác. Một mặt do đặc tính địa chất của nguồn nước, mặt khác do các hoạt động sản xuất của con người như: khai thác mỏ, sản xuất hoá chất, công nghệ mạ điện và các quá trình sử dụng kim loại. Nếu hàm lượng các kim loại nhỏ thì chúng có tác dụng tốt cho sinh trưởng và phát triển của động vật, thực vật. Nhưng nếu các kim loại có hàm lượng cao sẽ ảnh hưởng không tốt đến các loài thực vật, động vật và con người. Một số kim loại gây độc hại như: Hg, Cu, Zn, Cd, As, Cr, Zn... Một số anion gây độc hại: PO43-, SO42-, NO3-, NO2-, CO32-, S2-... Chúng xâm nhập vào nguồn nước do rửa trôi, do các hoạt động sinh hoạt, sản xuất và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường đảm bảo phát triển bền vững là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi quốc gia. 


ở Việt Nam hiện nay, sự phát triển của xã hội, kinh tế kéo theo hàng loạt các vấn đề về ô nhiễm môi trường do các loại chất thải sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là các chất thải công nghiệp. Do vậy, việc nghiên cứu tách loại các kim loại nặng trong nước có ý nghĩa hết sức quan trọng.


Theo Julia Ayala (1998), Woolard (2000), Keka Ojha (2004) và Sucheckil (2004), có rất nhiều phương pháp xử lý các kim loại nặng trong nước như: Phương pháp kết tủa, phương pháp trao đổi ion, phương pháp thẩm thấu ngược, phương pháp đông tụ và keo tụ, phương pháp hấp phụ... Đặc biệt, phương pháp hấp phụ sử dụng zeolit – là một loại vật liệu có khả năng hấp phụ lớn, bền và an toàn với môi trường. Mục đích của nghiên cứu này nhằm khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu NaX điều chế được để xử lý ô nhiễm, đồng thời tách và thu hồi các kim loại trong các nguồn nước bị ô nhiễm góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do kim loại nặng.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU

Bằng phương pháp hấp phụ tĩnh, tiến hành khảo sát khả năng hấp phụ và giải hấp của vật liệu zeolit NaX (Trần Thị Như Mai và Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 2008 đã tổng hợp) với chì và kẽm theo thời gian. Thời gian đạt cân bằng hấp phụ được xác định bằng cách lấy 100 ml dung dịch Pb2+ nồng độ xác định và 0,5 g zeolit, lắc đều trong các khoảng thời gian: 5, 10, 15, 20, 30, 60 phút. Lọc lấy dung dịch, phân tích hàm lượng kim loại bằng phương pháp phân tích phổ AAS. Khả năng hấp phụ cực đại của zeolit được xác định: Lấy 100 ml dung dịch chì có nồng độ khác nhau và 0,5 g zeolit, lắc đều trong thời gian 15 phút. Kết quả được mô hình bằng đường hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir.


Khảo sát khả năng tách loại và thu hồi chì bằng phương pháp giải hấp phụ động trên cột. Nghiên cứu bước đầu áp dụng để khảo sát mẫu nước nhiễm kim loại nặng trong phòng thí nghiệm. Phương pháp được tiến hành như sau: Cho dung dịch Pb2+ chảy qua cột hấp phụ với tốc độ 2 ml/phút. Sau 10 bed-volume( dung dịch qua cột, lấy 1 bed-volume thể tích dung dịch để phân tích hàm lượng kim loại còn lại. Quá trình giải hấp bằng 125 ml dung dịch HNO3 1M với tốc độ 2 ml/phút. Dung dịch giải hấp được liên tục lấy ra theo từng bed-volume để phân tích. Zeolit sau khi giải hấp được rửa bằng nước cất cho đến môi trường trung tính và tiến hành lặp lại quá trình hấp phụ qua cột.


Các khảo sát tiến hành độc lập với ion chì (Pb2+) và kẽm (Zn2+).


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khả năng hấp phụ Pb2+, Zn2+ theo 
       thời gian


Từ các số liệu thực nghiệm thu được cho thấy zeolit có khả năng hấp phụ tốt các ion kim loại. Nồng độ Pb2+ ban đầu là 5,61 mg/l, nồng độ Zn2+ là 8,16 mg/l, sau 15 phút hấp phụ nồng độ chì còn lại 0,10 mg/l và nồng độ kẽm còn lại khoảng 0,08 mg/l. Thời gian tiếp theo, nồng độ chì và kẽm hầu như không thay đổi. Như vậy, thời gian đạt cân bằng khoảng sau 15 phút và tốc độ hấp phụ các ion kim loại của zeolit tương đối nhanh (Hình 1).


3.2. Sự phụ thuộc của khả năng hấp phụ
       vào nồng độ


Nghiên cứu đã sử dụng phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir để khảo sát phụ thuộc giữa khả năng hấp phụ của zeolit vào nồng độ ion kim loại. Kết quả xử lý được trình bày trên hình 2 và hình 3.
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 Hình 2. Sự phụ thuộc của khả năng hấp phụ vào nồng độ chì
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Hình 3. Sự phụ thuộc của khả năng hấp phụ vào nồng độ kẽm


Mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir khá phù hợp với kết quả thí nghiệm, có thể sử dụng để khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại phụ zeolit. Các hệ số hồi quy của mô hình hấp phụ chì trên zeolit là 0,984; với kẽm là 0,989. Kết quả đã cho thấy zeolit  có khả năng hấp phụ tương đối lớn, tải trọng hấp phụ cực đại qmax =  29,12 mg/g với chì và qmax = 16,13 mg/g với kẽm


3.3. Khảo sát khả năng tách loại và thu 
       hồi kim loại bằng phương pháp hấp 
       phụ động trên cột


3.3.1. Kết quả hấp phụ lần 1


Cho dòng chảy dung dịch chứa ion Pb2+ nồng độ ban đầu 5,61 mg/l, dung dịch Zn2+ nồng độ ban đầu 18,43 mg/l qua cột hấp phụ chứa zeolit thấy rằng zeolit có khả năng hấp phụ hầu như toàn bộ lượng chì và kẽm có trong mẫu nghiên cứu. Với 100 Bed-volume nghiên cứu, hàm lượng kẽm, chì thu được ở lối ra vẫn là 0,00 ppm - đạt tiêu chuẩn loại A cho nước thải công nghiệp (Hình 4). 


3.3.2. Kết quả giải hấp

Lượng kim loại được tách ra phần lớn ở 2 Bed-Volume đầu tiên và sau 5 Bed - Volume thì lượng kim loại được tách ra gần như hoàn toàn. Như vậy, vật liệu zeolit có khả năng giải hấp tốt bằng dung dịch HNO3, có thể sử dụng để tách loại và thu hồi các ion kim loại từ các nguồn nước bị ô nhiễm. Sau giải hấp bằng HNO3 cấu trúc vật liệu hầu như không thay đổi, trên giản đồ nhiễu xạ Ronghen vẫn tồn tại các pha tinh thể đặc trưng cho cấu trúc của zeolit NaX với các góc 2( = 6,2; 10; 12; 15; 23; 27; 31 (Hình 5).


Mẫu zeolit sau giải hấp có phổ nhiễu xạ rơnghen với chân đường nền thấp hơn có thể giải thích là do trong quá trình giải hấp bằng HNO3 thì một số oxit kim loại tự do ở trạng thái vô định hình có trong thành phần cấu trúc của zeolit đã bị hoà tan theo làm giảm bớt thành phần vô định hình trong zeolit. Như vậy sẽ tạo nên lỗ, hốc trống trong cấu trúc của zeolit, tạo điều kiện cho quá trình hấp phụ xảy ra tốt hơn (Hình 6).
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Hình 6. Nhiễu xạ Ronghen của zeolit ban đầu và zeolit sau giải hấp






Hình 7. Khả năng hấp phụ lần 2 của zeolit NaX


Để khảo sát độ bền của vật liệu, tiến hành hấp phụ lần 2.


3.3.3. Hấp phụ lần 2


Vật liệu tái sinh vẫn có khả năng hấp phụ tốt kim loại chì và kẽm (Hình 7). Sau 100 bed-volume nghiên cứu hấp phụ lần 2, lượng chì và kẽm thu được ở lối ra của cột hấp phụ vẫn là 0,00 ppm.


4. KẾT LUẬN


Các kết quả nghiên cứu sử dụng vật liệu hấp phụ zeolit để tách loại và thu hồi kim loại chì và kẽm trong nguồn nước bị ô nhiễm cho phép rút ra một số kết luận sau đây:


Thời gian đạt cân bằng hấp phụ của vật liệu hấp phụ với ion chì và kẽm khoảng 15 phút.


Tải trọng hấp phụ cực đại của zeolit đối với Pb2+ là qmax = 29,12 mg/g, với Zn2+ là qmax = 16,13 mg/g.


Vật liệu hấp phụ chế tạo được hoàn toàn có khả năng ứng dụng trong việc tách loại các kim loại ra khỏi các nguồn nước bị ô nhiễm. Hàm lượng ion chì và kẽm trong dung dịch sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại A đối với nước thải công nghiệp. Các kết quả cũng cho thấy khả năng tách loại và thu hồi cao đối với ion Zn2+ trong dung dịch. Như vậy, zeolit là vật liệu có khả năng hấp phụ tốt các cation, khả năng tái sinh tốt, độ bền cơ lý cao


do vậy có thể ứng dụng để xử lý các nguồn nước bị ô nhiễm.
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Hình 5. Kết quả giải hấp bằng dung dịch HNO3







Hình 4. Kết quả hấp phụ lần 1







�EMBED Unknown���







Hình 1. Thời gian đạt cân bằng hấp phụ của zeolit











( Bed-volume (đơn vị thể tích cơ sở) chỉ một lượng �   thể tích dung dịch có giá trị đúng bằng thể tích �   của chất hấp phụ nhồi trong cột
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